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I.  LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: 

1- Những sự kiện quan trọng.

1.1- Thành lập : Công ty cổ phần Sông Đà 7 tiền thân là Công ty Sông Đà 7- Đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà được thành lập tháng 8 năm 1976 tại Công trường xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà - Yên Bái.

1.2- Chuyển đổi Công ty : Công ty Sông Đà 7 được chuyển đổi thành Công ty cổ phần Sông Đà 7 theo Quyết định số 2335/QĐ-BXD ngày 19/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Giấy phép đăng ký kinh doanh số : 2403000081 ngày 29/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ thứ nhất ngày 06/04/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 03/10/2006.

1.3- Niêm yết : Công ty cổ phần Sông Đà 7 được Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và chính thức lên sàn giao dịch Hà Nội ngày 27/12/2006.

1.4- Các sự kiện khác: Ngoài việc đảm bảo tiến độ thi công các hạng mục công trình do Công ty đảm nhận tại các công trình trọng điểm như  các nhà máy Thuỷ điện: Tuyên Quang, Sơn La, Nậm Chiến. Hiện nay Công ty đang tiến hành góp vốn đầu tư vào các Nhà máy Thuỷ điện như: Thủy điện Sử Pán 2 - Lao Cai có công suất 35 MW, Công ty góp 20% vốn điều lệ. Thuỷ điện Yan Tann Sien - Lâm Đồng có công suất 19,5 MW Công ty góp 54% vốn điều lệ. Thuỷ điện Tiên thành - Tỉnh Cao Bằng công suất 15MW, Công ty góp 51% vốn điều lệ. Thuỷ điện Nậm He - Điện Biên công suất 14,4 MW Công ty góp 51% vốn điều lệ, Hiện tại Công ty đang đầu tư vào một số dự án khu đô thị tại Hà Nội và Hà Tây. 

2- Quá trình phát triển.

2.1- Ngành nghề kinh doanh :

· Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, nhà ở và xây dựng khác;

· Xây dựng công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, giao thông;

· Trang trí nội, ngoại thất công trình, tạo kiến trúc cảnh quan công trình;

· Xây dựng đường dây và trạm biến áp điện đến 500 Kv;

· Xây dựng công trình thông tin, bưu điện, xây dựng hầm lò, đường hầm;

· Xây dựng các công trình cấp thoát nước và lắp đặt;

· Khai thác mỏ, khoan phun, khoan phụt, gia cố địa chất công trình, xử lý chống thấm, đóng cọc móng, khoan khai thác nước;

· Thiết kế và tư vấn, giám sát thi công các công trình xây dựng;

· Sản xuất,  kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông;

· Sản xuất, kinh doanh phụ tùng, phụ kiện bằng kim loại phục vụ xây dựng;

· Sản xuất,  kinh doanh các sản phẩm giấy;

· Sửa chữa cơ khí, ô tô, xe máy;

· Kinh doanh vận tải;

· Kinh doanh nhà, bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê; môi giới, đấu giá bất động sản;

· Kinh doanh, tổ chức các dịch vụ vui chơi giải trí;

· Đầu tư, xây lắp các công trình Thuỷ điện vừa và nhỏ; SXKD điện thương phẩm;

· Xuất nhập khẩu hàng hoá, vật tư, thiết bị, máy móc, phụ tùng phục vụ thi công các công trình xây dựng.

2.2- Tình hình hoạt động: 

· Từ năm 1996 trở về trước Công ty hoạt động SXKD chuyên ngành sản xuất vật liệu xây dựng cho công trường chủ yếu là đá dăm và vữa bê tông thương phẩm.

· Từ năm 1997 đến năm 2005 Công ty mở rộng ngành nghề kinh doanh, ngoài việc giữ vững ngành nghề truyền thống là sản xuất VLXD, Công ty tham gia xây lắp các công trình dân dụng, thuỷ lợi, thuỷ điện, giao thông, các công trình đường dây & trạm biến áp điện đến 500KV và đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản.

· Từ năm 2006 ngoài các công việc sản xuất kinh doanh đã nêu trên Công ty đã tiến hành đầu tư vào các Nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ và tham gia góp vốn đầu tư liên doanh liên kết vào các lĩnh vực khác … theo xu thế hội nhập và phát triển của đất nước.

2.3- Định hướng phát triển.

a- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

* Kế hoạch năm 2008:

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Kế hoạch năm 2008

	1
	Tổng giá trị sản lượng
	103đ
	287.438

	2
	Doanh thu
	103đ
	293.000

	3
	Các khoản nộp Nhà nước
	103đ
	12.462

	4
	Thu nhập bình quân
	Triệu đồng/tháng
	2,867

	5
	Khấu hao TSCĐ
	103đ
	19.300

	6
	Vốn điều lệ
	103đ
	90

	7
	Tỷ lệ cổ tức
	%/VĐL
	12

	8
	Tổng số CBCNV bình quân
	Người
	1.300


* Các mục tiêu chủ yếu:

· Khởi công công trình xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Yan Tann Sieen công suất 19,5 MW tại Lâm Đồng vào tháng 9/2008, hoàn thành và phát điện vào tháng 6/ 2010.

· Khởi công công trình Thuỷ điện Nậm He - Lai Châu công suất 14,4 MW vào Quý 3/2008.

· Khởi công công trình thuỷ điện Tiên Thành – Cao Bằng công suất dự kiến 15  MW vào Quý 3/2008.

· Khởi công một số dự án khu đô thị tại Hà Tây và Hà Nội do Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 làm chủ đầu tư.

· Lập và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án đầu tư Nhà máy Thuỷ điện ĐắcEn 2 công suất 6,5 MW tại Lâm Đồng.

· Đầu tư 25 tỷ đồng vào Công ty cổ phần đầu tư PV – Inconess chiếm 10% Vốn điều lệ.

· Tham gia góp vốn đầu tư: Nhà máy thủy điện Sử Pán 2, Thuỷ điện Bắc Giang…, mỏ sắt Thạch Khê - Hà Tĩnh, các tổ chức tài chính tín dụng: Công ty tài chính Sông Đà, Ngân hàng năng lương, Quỹ đầu tư Việt Nam….

· Hoàn thành đạt và vượt tiến độ các hạng mục công trình được giao tại Thuỷ điện Sơn La, thuỷ điện Nậm Mức và thuỷ điện Nậm Chiến.

· Đảm bảo cổ tức cho các cổ đông, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

b- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:


Ngoài việc phát huy và giữ vững ngành nghề truyền thống, Công ty tiếp tục  mở rộng đầu tư dài hạn vào các Nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ, các khu đô thị và nhà ở, đầu tư tài chính vào các Công ty khác  mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh cho phù hợp với xu thế hội nhập của đất nước đảm bảo cho công ty phát triển một cách vững mạnh.

II. BÁO CÁO CỦA HĐQT: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2007.

Từ khi chuyển đổi sang hoạt động theo cơ chế của Công ty cổ phần. Công ty đã khẳng định được sự tồn tại và phát triển bền vững. Đội ngũ CBCNV đã từng bước được sắp xếp lại, ổn định và có trình độ về quản lý cũng như tay nghề được nâng lên đáp ứng sự đòi hỏi ngày một khắt khe  của thị trường.

Năm 2007 Công ty cổ phần Sông Đà 7 đã hoàn thành vượt mức một cách toàn diện các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đời sống của CBCNV ngày một tăng và không ngừng được nâng cao.

 II.1- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2007:(Không hợp nhất các Công ty con)

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	KH 2007
	TH 2007
	Tỷ lệ

	1
	Tổng giá trị SXKD
	103đ
	258.553.000
	410.401.419
	159%

	2
	Doanh thu
	103đ
	218.414.129
	298.279.951
	137%

	3
	Thực hiện đầu tư
	103đ
	28.251.000
	28.251.000
	100%

	a
	Đầu tư dự án
	103đ
	11.930.000
	11.930.000
	  100%

	b
	Đầu tư tài chính
	103đ
	16.321.000
	16.321.000
	100%

	4
	Lợi nhuận
	103đ
	   10.207.951
	  17.044.324
	167%

	5
	Nộp ngân sách
	103đ
	 7.717.905
	  12.634.561
	164%

	6
	Thu nhập b/q CBCNV
	103đ
	2.438
	3.333
	137%

	7
	Tỷ lệ cổ tức
	%
	             12%
	                12%
	100%


II.2 - MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU.

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	KH 2007
	TH 2007
	Tỷ lệ

	1
	Tổng tài sản
	 103đ
	
	 748.354.659
	

	2
	Nợ phải thu
	 103đ
	  44.093.590
	73.007.987
	

	3
	Nợ phải trả
	 103đ
	224.307.342
	223.601.932
	

	4
	Vay ngắn hạn đến cuối kỳ
	 103đ
	  75.000.000
	   54.662.020
	

	5
	Vay dài hạn đến cuối kỳ
	 103đ
	  105.213.752
	   80.063.577
	

	6
	Nguồn vốn chủ sở hữu
	 103đ
	  21.087.000
	 283.185.436
	  

	7
	Vốn điều lệ
	 103đ
	  15.000.000
	   90.000.000
	

	8
	Các quỹ
	 103đ
	6.087.000
	356.866
	

	9
	Thặng dư vốn
	 103đ
	0
	192.828.570
	

	10
	Lợi nhuận chưa chia
	 103đ
	   10.207.951
	  17.044.324
	

	11
	Tỷ lệ LN/VCSH
	  %
	48,41
	            6,02
	

	12
	Tỷ lệ LN/Doanh thu
	  %
	4,67
	              5,71
	

	13
	(EPS)
	
	
	10.488
	

	14
	Giá TT/Thu nhập (PE)
	
	
	
	



Mặc dù Công ty mới chuyển sang mô hình hoạt động của Công ty cổ phần, khả năng thích ứng với thị trường còn có nhiều hạn chế. Nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và sự phấn đấu của tập thể CBCNV trong Công ty nên Công ty cổ phần Sông Đà 7 đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua

II.3-NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU TRONG NĂM:

1- Về đầu tư:

· Công ty đã đầu tư vào nhà máy Thuỷ điện Tiên Thành – Cao Bằng công suất 15 MW với 51% vốn điều lệ tương đương 61,2 tỷ đồng.
· Đầu tư xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Nậm He - Điện Biên công suất 14,5 MW với 51% vốn điều lệ tương đương 40,8 tỷ đồng.

· Đầu tư vào dự án khu đô thị Quốc Oai - Hà Tây do Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 làm chủ đầu tư với 51% vốn điều lệ tương đương 40,8 tỷ đồng.

· Đầu tư vào Công ty cổ phần Sông Đà 704 Công ty góp 60% vốn điều lệ tương đương 24 tỷ đồng

2- Về chiến lược kinh doanh:

· Phát huy ngành nghề truyền thống của Công ty là sản xuất vật liệu xây dựng và xây lắp. 

· Mở rộng và phát triển ngành nghề mới là: Đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành các Nhà máy Thuỷ điện vừa & nhỏ, đầu tư tài chính vào các Công ty khác.

· Đa dạng hoá sản phẩm, giữ vững và phát huy thương hiệu Sông Đà trên thị trường.

3- Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

a- Thị trường:

· Về xây lắp: Các công trình trọng điểm của Nhà nước và các địa bàn các tỉnh phía Bắc.

· Về Thuỷ điện: Đầu tư xây dựng các nhà máy thuỷ điện tại khu vực Tây nguyên, Tây Bắc và Đông Bắc tạo tiền đề để vươn ra các nước láng giềng.

· Về đầu tư tài chính: Tập trung đầu tư vào các Công ty tài chính, các tổ chức tài chính tín dụng, các quỹ đầu tư tài chính …..

· Về đầu tư đô thị: Công ty tập trung đầu tư và một số khu đô thị, nhà ở, khu nhà vườn sinh thái tại Hà Tây

4- Mục tiêu:

· Đến năm 2010 Công ty quản lý và vận hành ít nhất là 04 nhà máy Thuỷ điện có công suất từ 7,5 MW/ nhà máy trở lên, hoàn thành hai khu đô thị lớn tại Quốc Oai – Hà Tây. 
· Doanh thu hàng năm tăng từ 5 - 10%.

· Thu nhập bình quân của CBCNV tăng 10 - 15%/ năm.

· Cổ tức đạt trên 20% vào năm 2010.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

III.1 Báo cáo tài chính:

1. Khả năng sinh lời và khả năng thanh toán: 

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2006
	Năm 2007

	1.
	Tỷ suất sinh lời
	
	
	

	1.1
	Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần
	%
	
	

	
	 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần
	%
	3,9
	5,8

	
	 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần
	%
	3,9
	5,8

	1.2
	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
	%
	
	

	
	 -  Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản
	%
	3,2
	2,3

	
	 -  Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản
	%
	3,2
	2,3

	1.3
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư của chủ sở hữu
	%
	40.9
	6.02

	2.
	Khả năng thanh toán
	Lần
	
	

	2.1
	Khả năng thanh toán hiện hành
	Lần
	1,089
	2,58

	2.2
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
	Lần
	1
	1,68

	2.3
	Khả năng thanh toán nhanh
	Lần
	0.009
	0,653

	3.
	Bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn
	
	
	

	3.1
	Bố trí cơ cấu tài sản 
	%
	
	

	
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
	%
	31,9
	18,1

	
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
	%
	68,1
	81,9

	3.2
	Bố trí cơ cấu nguốn vốn
	%
	
	

	
	 - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
	%
	91,8
	59,6

	
	 - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn
	%
	8,17
	40,3


2. Những biến động và thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến những biến động: 

Để phù hợp với su hướng phát triển kinh doanh. Năm 2007 Công ty cổ phần Sông Đà 7 có một số sự thay đổi về mặt cơ cấu tổ chức, nhân sự như sau:
2.1 Về tổ chức sản xuất:

· Tháng 10/2007 thành lập thêm Xí nghiệp cơ khí trực thuộc Công ty.

· Tháng 12/2007 Thành lập Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7. Đồng thời chuyển Xí nghiệp Sông Đà 704 thành Công ty Cổ phần Sông Đà 704.

2.2 Về tổ chức nhân sự:

· Tháng 4/2007 ông Nguyễn Sỹ Cát nguyên Tổng giám đốc điều hành thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành và được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Xuân Chuẩn. Ông Nguyễn Xuân Chuẩn được Tổng công ty rút và điều chuyển công tác sang Công ty khác.

· Tháng 4/2007 ông Nguyễn Khắc Tiến - Phó Tổng giám đốc được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành kiêm thành viên HĐQT.

· Tháng 7/2007 ông Nguyễn Thông Hoa - Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 701 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc điều hành phụ trách thi công.

· Tháng 8/2007 ông Nguyễn Hồng Trường – Phó Kế toán trưởng Công ty được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty thay ông Tạ Văn Lượng chuyển công tác.

3.  Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2007: 
748.354.659.838 đồng.
4. Những thay đổi về vốn cổ đông: 
Để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh rong năm  2007 Công ty đã tiến hành tăng vốn điếu lệ lên 90.000.000.000 đồng tương ứng với 9.000.000 cổ phần. Cơ cấu vốn của Công ty sau đợt chào bán cụ thể như sau:
· Cổ đông sáng lập nắm giữ 2.746.733 cổ phần tương ứng với 30,5% VĐL.

· Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết nắm giữ  6.253.267 cổ phần tương ứng với 69,5% VĐL.

5. Tổng số cổ phiếu theo từng loại:

Cổ phiếu phổ thông: 9.000.000 cổ phiếu

6. Tổng số trái phiếu đang lưu hành: Công ty không phát hành trái phiếu.

7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:

Cổ phiếu phổ thông: 9.000.000 cổ phiếu

8. Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: Không có
9. Cổ tức năm 2007: Dự kiến 10.800.000.000 đồng ( Tỷ lệ chia cổ tức là 12%).

III.2.  Báo cáo kết quả kinh doanh: (ĐVT: 1.000 đồng).

	TT
	Chỉ tiêu
	Thực hiện Năm 2006
	Kế hoạch năm 2007
	Thực hiện năm 2007
	Tỷ lệ hoàn thành
	Kế hoạch năm 2008

	1
	Tổng GTSX
	266.541.000
	258.553.000
	410.401.419
	159%
	287.435.000

	2
	Tổng doanh thu
	266.799.000
	218.414.129
	298.279.951
	137%
	293.000.000

	3
	Lợi nhuận
	10.194.000
	10.207.951
	17.044.324
	167%
	20.400.000

	4
	Thu nhập CBCNV
	2.083
	2.438
	3.333
	137%
	2.867


III.3.  Những tiến bộ Công ty đã đạt được:

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức , chính sách, quản lý và biện pháp kiểm soát: 

a. Về cơ cấu tổ chức: Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Sông đà 7, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

· Ông Nguyễn Sỹ Cát: Tổng giám đốc điều hành. Thành viên HĐQT được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành.

· Ông Nguyễn Khắc Tiến: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành.

· Ông Ninh Duy Phóng: Thành viên HĐQT

· Ông Nguyễn Thanh Kim: Thành viên HHĐQT

· Ông Vũ Quang Dưỡng: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

b. Chính sách, quản lý và kiểm soát:

· Trong năm 2007. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thị trường luôn thay đổi. Nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và sự phấn đấu không ngừng của tập thể CBCNV  Công ty nên Công ty cổ phần Sông Đà 7 đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua. Đồng thời bố trí, sắp sếp kiện toàn lại bộ máy cụ thể như sau:
· Công ty đã bố trí sắp xếp lại tổ chức sản xuất từ phòng ban đến các đơn vị trực thuộc phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. 

· Bổ xung, thay đổ các quy chế quy định trong từng lĩnh vực hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa tính tự chủ, chủ động, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, giảm chi phí để nâng cao cổ tức cho cổ đông. 

· Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ CBCNV có trình độ quản lý, tay nghề đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD của Công ty.

· Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án của Công ty, đặc biệt quan tâm đến các dự án thuỷ điện.

III.4.  Kế hoạch phát triển trong tương lai:

· Về xây lắp: Tìm và ký kết các hợp đồng xây lắp tại các công trình trọng điểm của Nhà nước và các địa bàn các tỉnh phía Bắc, Tây Bắc.

· Về đầu tư các nhà máy Thuỷ điện: Đầu tư xây dựng các nhà máy thuỷ điện tại khu vực Tây nguyên, Tây Bắc và Đông Bắc tạo tiền đề để vươn ra các nước láng giềng.

· Về đầu tư tài chính: Tập trung đầu tư vào các Công ty tài chính và kinh doanh bất động sản - khai khoáng.
IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH: 


Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán (Có báo cáo đã được kiển toán kèm theo).
V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN( CÓ BÁO CÁO KIỂM TOÁN KÈM THEO).

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH dịch vụ tư  vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán ( AASC )
1. Ý kiến của kiểm toán độc lập: Chi tiết kèm theo báo cáo kiểm toán.

2. Kiểm toán nội bộ: Công ty không có kiểm toán nội bộ.

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN:

1. Công ty cổ phần Sông Đà 702: Vốn điều lệ 10.000.000.000 đồng Công ty cổ phần Sông Đà 7 góp vốn là: 5.200.000.000 đồng nắm giữ 52% vốn điều lệ.

2. Công ty cổ phần Sông Đà 704: Vốn điều lệ 40.000.000.000. đồng Công ty cổ phần Sông Đà 7 góp 60% vốn điều lệ.

3. Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7: Vốn điều lệ 80.000.000.000. đồng, Công ty cổ phần Sông Đà 7 góp 51% vốn điều lệ.

4. Công ty cổ phần Sông Đà 2: Vốn điều lệ 35.000.000.000 đồng Công ty cổ phần Sông Đà 7 góp vốn là: 1.480.098.620 đồng nắm giữ 4,22% vốn điều lệ.

5. Công ty cổ phần thuỷ điện Sử Pán 2: Công ty cổ phần Sông Đà 7 góp vốn là: Vốn điều lệ 140.000.000.000 đồng Công ty cổ phần Sông Đà 7 góp 28.000.000.000 đồng nắm giữ 20% vốn điều lệ ( Đang tiến hành góp vốn theo giai đoạn. Tính đến thời điểm này Công ty đã góp được là: 14.000.000.000 đồng).

6. Công ty cổ phần năng lượng Điện Biên: Vốn điều lệ 50.000.000.000 đồng. Công ty cổ phần Sông Đà 7 góp 25.500.000.000 đồng nắm giữ 51% Vốn điều lệ ( Đang tiến hành góp vốn theo giai đoạn. Tính đến thời điểm này Công ty đã góp được là: 3.934.171.123 đồng).

7. Công ty cổ phần năng lượng Cao Bằng: Vốn điều lệ 120.000.000.000 đồng. Công ty cổ phần Sông Đà 7 góp 61.200.000.000 đồng nắm giữ 51% Vốn điều lệ ( Đang tiến hành góp vốn theo giai đoạn. Tính đến thời điểm này Công ty đã góp được là: 1.820.282.727 đồng).

Ngoài ra Công ty còn góp vốn, đầu tư tài chính vào một số Công ty khác dưới dạng đầu tư liên doanh liên kết, đầu tư khác như Công ty  cổ phần đầu tư PV – Incones; Thuỷ điện Nho Quế; Công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim; Công ty cổ phần năng luợng Someco 1; Công ty cổ phần sắt Thạch Khê – Hà Tĩnh; Công ty TNHH hoá chất muối mỏ Việt Lào….
VII. TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

VII.1 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY:

1- Cơ cấu tổ chức của Công ty từ khi thành lập Công ty cổ phần:

A- Bộ máy điều hành:

a- Ban giám đốc.

b- Các phòng chức năng:

1. Phòng Tổ chức hành chính.

2. Phòng Tài chính kế toán

3. Phòng Kinh tế kế hoạch

4. Phòng Kỹ thuất chất lượng

5. Phòng Quản lý cơ giới

6. Phòng Thi công an toàn.

B- Các đơn vị trực thuộc:

1. Xí nghiệp Sông Đà 7.01 hoạt động SXKD tại Sơn La và Tuyên Quang.

2. Xí nghiệp Sông Đà 7.03 hoạt động SXKD tại Sơn La.

3. Xí nghiệp Sông Đà 7.05 hoạt động SXKD tại Sơn La và Quảng Bình.

4. Xí nghiệp Sông Đà 7.06 hoạt động SXKD tại Sơn La và Điện Biên.

5. Xí nghiệp cơ khí hoạt động SXKD tại Sơn La

2- Các thay đổi về tổ chức sản xuất trong năm:

· Tháng 10/2007 thành lập Xí nghiệp Cơ khí
· Tháng 12/2007 chuyển Xí nghiệp Sông Đà 704 thành Công ty cổ phần Sông Đà 704.

· Tháng 12/2007 thành lập Công ty CP đầu tư đô thị và khu Công nghiệp Sông Đà 7

VII.2 TÓM TẮT LÝ LỊCH CỦA CÁC CÁ NHÂN TRONG BAN ĐIỀU HÀNH
1- Nguyễn Khắc Tiến                     

 Giới tính:   Nam

 Ngày tháng năm sinh:   22/12/1957     

 Nơi sinh:    Đồng Quang – Quốc Oai – Hà Tây           

 Quốc tịch:   Việt Nam                                   

 Dân tộc:   Kinh                                       

 Quê quán:    Đồng Quang – Quốc Oai – Hà Tây           

 Địa chỉ thường trú:     

 Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:    022. 830928            

 Trình độ văn hoá:   10/10            

 Trình độ chuyên môn:   Kỹ sư XD Thủy lợi     

  Quá trình công tác :

 * Từ 1974 – 1979  Học nghề tại Liên Xô
 * Từ 1979 – 1985 Làm công nhân tại Công trình ngầm

 * Từ 1985 – 1992 Làm Đội trưởng tại Công ty Công trình ngầm

 * Từ 1992 – 1997 Làm Kỹ thuật tại Công trình ngầm

 * Từ 1997 – 2002 Làm PGĐXN 702

 * Từ 2002 – 2005 Làm GĐXN Sông Đà 705

 * Từ 2005 đến tháng 4/2007 làm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7.

 * Từ tháng 4/2007 đến nay làm Tổng giám đốc kiêm thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.

Chức vụ công tác hiện nay: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7 – Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 704; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu Công nghiệp Sông Đà 7.        

2- Vũ Quang Dưỡng                     

 Giới tính:   Nam

 Ngày tháng năm sinh:   21/01/1955     

 Nơi sinh:    Quỳnh Hưng – Quỳnh Phụ – Thái Bình           

 Quốc tịch:   Việt Nam                                   

Dân tộc:   Kinh                                       

Quê quán:    Quỳnh Hưng – Quỳnh Phụ – Thái Bình           

 Địa chỉ thường trú:   P.107 – E13 – Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội     

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:   022. 830856            

Trình độ văn hoá:   10/10            

Trình độ chuyên môn:   Kỹ sư Xây dựng     

 Quá trình công tác:

 * Từ 1972 – 1977  Bộ đội – Phục vụ trong các đơn vị thuộc QK3, QĐ2

 * Từ 1977 – 1982  Sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nôi

 * Từ 1982 – 1988  Kỹ sư XD – CB KT, Đội trưởng, PGĐXN Cty XD Thủy công

 * Từ 1988 – 1989  Kỹ sư XD - Đội trưởng - Đoàn Badush – IRaq

 * Từ 1990 – 1993  Kỹ sư XD – PGĐ CN Công ty Thủy công tại Ialy

 * Từ 1993 – 2003  Kỹ sư XD – PGĐXN, PGĐ Công ty, GĐ Công ty SĐ 4 tại Ialy

 * Từ 2003 – 2004  Kỹ sư XD – PGĐ BĐHDA Thủy điện Tuyên Quang

 * Từ 2004 đến nay Kỹ sư XD – PGĐ Công ty Sông Đà 7 tại Sơn La 

Chức vụ công tác hiện nay:    Phó Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên hội đồng Quản trị  Công ty cổ phần Sông Đà 7; Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần năng lượng Điện Biên.       

3 -  Nguyễn Văn Bút                    

 Giới tính:   Nam

 Ngày tháng năm sinh:   01/9/1958     

 Nơi sinh:    Văn Phú – Thường Tín – Hà Tây           

 Quốc tịch:   Việt Nam                                   

 Dân tộc:   Kinh                                       

 Quê quán:    Văn Phú – Thường Tín – Hà Tây           

 Địa chỉ thường trú:   Tổ 6 – P. Tân Thịnh – TX Hoà Bình     

 Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:    022. 830929            

 Trình độ văn hoá:   10/10            

 Trình độ chuyên môn:   Kỹ sư XD Cơ khí     

  Quá trình công tác:

 * Từ 1983 – 1984  Làm kỹ thuật

 * Từ 1985 – 1986  Làm Phó phòng QLCG Công ty Sông Đà 7

 * Từ 1987 – 1989  Làm Phó Quản đốc các phân xưởng S/c bê tông

 * Từ 1990 – 1993  Làm PGĐ Xí nghiệp

 * Từ 1994 – 2001 Làm PGĐXN sau đó làm Trưởng phòng QLCG

 * Từ 2002 làm PGĐ Công ty Sông Đà 7

 * Công tác liên tục ở Công ty Sông Đà 7 từ 1983 đến nay

  Chức vụ công tác hiện nay:    Phó Tổng giám đốc Công ty          

4-  Nguyễn Thông Hoa                      

 Giới tính:   Nam

 Ngày tháng năm sinh:   11/10/1957     

 Nơi sinh:    Xã Tự Nhiện – Thường Tín – Hà Tây.           

 Quốc tịch:   Việt Nam                                   

 Dân tộc:   Kinh                                       

 Quê quán:    Xã Tự Nhiện – Thường Tín – Hà Tây.         

 Địa chỉ thường trú:    Phường Phương Lâm – TP. Hoà Bình – Tỉnh Hoà Bình
 Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:    022. 831361            

 Trình độ văn hoá:   10/10            

 Trình độ chuyên môn:   Kỹ sư Thuỷ Lợi     

  Quá trình công tác :
 * Từ 1974 – 1978: Học tại Liên Xô
 * Từ 1978 – 1985: Công ty thuỷ công

 * Từ 1985 – 1992: Chủ công trình gian máy

 * Từ 1992 – 1997: Phó giám đốc Xí nghiệp thuỷ công

 * Từ 1997 – 2000: Giám đốc Xí nghiệp xây lắp 1

 * Từ  2000 – 2002: Trưởng phòng quản lý kỹ thuật Công ty cổ phần Sông Đà 7.

 * Từ 2002 – tháng 7/2007: Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 701.

 * Từ tháng 7/2007 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7.

 Chức vụ công tác hiện nay:    Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7.     

5- Nguyễn Hồng Trường                      

 Giới tính:   Nam

 Ngày tháng năm sinh:   11/8/1981.     

 Nơi sinh:    Liên Quan – Thạch Thất – Hà Tây.           

 Quốc tịch:   Việt Nam                                   

 Dân tộc:   Kinh                                       

 Quê quán:    Liên Quan – Thạch Thất – Hà Tây           

 Địa chỉ thường trú:   Liên Quan – Thạch Thất – Hà Tây     

 Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:   022. 830925            

 Trình độ văn hoá:   12/12 

 Trình độ chuyên môn:   Cử nhân TCKT
  Quá trình công tác:
* Từ 1999 – 2003: Sinh viện Học viện Tài Chính.  
* Từ tháng 7/2003 – 11/2006: Công tác tại phòng TCKT – Công ty cổ phần Sông Đà 7

* Từ 12/2006 – 7/2007:  Làm phó Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 7.  

* Từ 8/2007 đến nay: Làm Kế toán trưởng công ty cổ phần Sông Đà 7

 Chức vụ công tác hiện nay:  Kế toán trưởng Công ty – Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 7.02; Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần năng lượng Điện Biên, Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7. 

VII.3- QUYỀN LỢI CỦA BAN GIÁM ĐỐC:


Các chế độ về lương, thưởng và các quyền lợi khác của các thành viên trong Ban giám đốc được hưởng theo Quy chế nội bộ của Công ty đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt trên nguyên tắc hưởng theo lao động và theo các Quy định chung của Nhà nước và của Tổng công ty. Riêng tiền lương của Tổng giám đốc điều hành được hưởng theo Hợp đồng thuê Giám đốc được ký kết giữa Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc điều hành trên các tiêu chí về kết quả SXKD và đời sống của người lao động.

VII.4 SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG.

1.  Số lượng cán bộ công nhân viên đến thời điểm 31/12/2007.

   Tổng số CBCNV: 1.308 người. Trong đó:
* Cán bộ gián tiếp, phục vụ: 249 người.

· Trên đại học: 01 người.

· Đại học        : 137 người.

· CN-CĐ         : 22 người.

· Trung cấp     : 79 người.

· SC-NV         : 10 người.

* Công nhân trực tiếp sản xuất: 1.059 người.

- Công nhân kỹ thuật: 1.009 người.

    - LĐPT                      : 150 người.

2.  Các chính sách đối với người lao động:

 - Công ty đã xây dựng và ban hành các Quy chế, quy định nội bộ nhằm thu hút cán bộ có trình độ, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, trẻ, khoẻ, đồng thời xử lý nghiêm minh các vi phạm về kỷ luật lao động.

· Đảm bảo đầy đủ về chế độ cho người lao động theo Luật định.

· Quan tâm đến đời sống của CBCNV kể cả về vật chất lẫn tinh thần.

VIII. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

VIII.1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT: 

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị.

1- Nguyễn Sỹ Cát                    

 Giới tính:   Nam

 Ngày tháng năm sinh:   03/9/1959     

 Nơi sinh:    Nghi Thái - Nghi Lộc - Nghệ An           

 Quốc tịch:   Việt Nam                                   

 Dân tộc:   Kinh                                       

 Quê quán:    Nghi Thái - Nghi Lộc - Nghệ An           

 Địa chỉ thường trú:   P. Văn Mỗ - TX Hà Đông - Hà Tây     

 Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:   022. 830.786            

 Trình độ văn hoá:   10/10            

 Trình độ chuyên môn:   Kỹ sư XD Thủy lợi - CN Luật     

 Quá trình công tác:

 *  Năm 1982 tốt nghiệp Đại học về công tác tại Cty Thủy công TCT SĐ 

 *  Chức vụ đã qua: Kỹ thuật, Đội trưởng, Chủ công trình, PGĐ xí nghiệp Thủy công 1, PGĐ xí nghiệp 601, PGĐ Công ty Sông Đà 7, GĐ Công ty Sông Đà 7, Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 7; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 7

 Chức vụ công tác hiện nay:  Chủ tịch hội đồng Quản trị  Công ty cổ phần Sông Đà 7; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 7.02; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thuỷ điện Cao Nguyên – Sông Đà; Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần năng lượng Cao Bằng.
Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Số cổ phần nắm giữ: 230.000

Số cổ phần của những người có liên quan: 200.000
b. Các Thành viên Hội đồng quản trị:

*  Thành viên thứ nhất:
Họ và tên: NGUYỄN KHẮC TIẾN                     

 Giới tính:   Nam

 Ngày tháng năm sinh:   22/12/1957     

 Nơi sinh:    Đồng Quang – Quốc Oai – Hà Tây           

 Quốc tịch:   Việt Nam                                   

 Dân tộc:   Kinh                                       

 Quê quán:    Đồng Quang – Quốc Oai – Hà Tây           

 Địa chỉ thường trú:     

 Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:    022. 830928            

 Trình độ văn hoá:   10/10            

 Trình độ chuyên môn:   Kỹ sư XD Thủy lợi     

  Quá trình công tác :

 * Từ 1974 – 1979  Học nghề tại Liên Xô
 * Từ 1979 – 1985 Làm công nhân tại Công trình ngầm

 * Từ 1985 – 1992 Làm Đội trưởng tại Công ty Công trình ngầm

 * Từ 1992 – 1997 Làm Kỹ thuật tại Công trình ngầm

 * Từ 1997 – 2002 Làm PGĐXN 702

 * Từ 2002 – 2005 Làm GĐXN Sông Đà 705

 * Từ 2005 đến tháng 4/2007 làm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7.

 * Từ tháng 4/2007 đến nay làm Tổng giám đốc kiêm thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.

Chức vụ công tác hiện nay: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7 – Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 704; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu Công nghiệp Sông Đà 7.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Số cổ phần nắm giữ: 230.000

Số cổ phần của những người có liên quan: 200.000

*  Thành viên thứ hai:

Họ và tên: VŨ QUANG DƯỠNG
Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 21/01/1955

Nơi sinh: Quỳnh Hưng – Quỳnh Phụ – Thái Bình

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quỳnh Hưng – Quỳnh Phụ – Thái Bình

Địa chỉ thường trú: P. 107 – E13 – Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 022.830.856

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác: 

 * Từ 1972 – 1977  Bộ đội – Phục vụ trong các đơn vị thuộc QK3, QĐ2

 * Từ 1977 – 1982  Sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nôi

 * Từ 1982 – 1988  Kỹ sư XD – CB KT, Đội trưởng, PGĐXN Cty XD Thủy công

 * Từ 1988 – 1989  Kỹ sư XD - Đội trưởng - Đoàn Badush – IRaq

 * Từ 1990 – 1993  Kỹ sư XD – PGĐ CN Công ty Thủy công tại Ialy

 * Từ 1993 – 2003  Kỹ sư XD – PGĐXN, PGĐ Công ty, GĐ Công ty SĐ 4 tại Ialy

 * Từ 2003 – 2004  Kỹ sư XD – PGĐ BĐHDA Thủy điện Tuyên Quang

 * Từ 2004 đến nay Kỹ sư XD – PGĐ Công ty Sông Đà 7 tại Sơn La 

Chức vụ công tác hiện nay: Phó tổng giám đốc Công ty – Thành viên hội đồng quản trị
Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Số cổ phần nắm giữ: 

Số cổ phần của những người có liên quan: 100.000

*  Thành viên thứ ba:

Họ và tên: NINH DUY PHÓNG
Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 10/10/1964

Nơi sinh: Yên Ninh – Ý Yên – Nam Định

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Yên Ninh – Ý Yên – Nam Định

Địa chỉ thường trú: Hạ Đình – Thanh Xuân – Hà Nội

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế ôtô
Quá trình công tác: 

+ Từ năm 1989 đến nay công tác tại Tổng công ty Sông Đà
Chức vụ hiện nay: Phó giám đốc BĐHAD Thuỷ điện Sơn La – Thành viên hội đồng quản trị
Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Số cổ phần nắm giữ: 100.000

Số cổ phần của những người có liên quan: Không

*  Thành viên thứ tư:

Họ và tên: NGUYỄN THANH KIM
Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 16/11/1960

Nơi sinh: Văn Phú – Mỹ Hào – Hưng Yên

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Văn Phú – Mỹ Hào – Hưng Yên

Địa chỉ thường trú: 62 Hoàng Hoa Thám – Quận Ba Đình – Hà Nội

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 04.8541164

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác: 

+ Từ năm 1984 đến nay công tác tại Tổng công ty Sông Đà
Chức vụ hiện nay: Phó phòng KT TCT – Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5; Công ty cổ phần Sông Đà 7

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Số cổ phần nắm giữ: 100.000

Số cổ phần của những người có liên quan: Không

2. BAN KIỂM SOÁT:

* Thành viên thứ nhất - Trưởng ban kiểm soát:

Họ và tên: VŨ ĐỨC QUANG
Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 20/08/1967

Nơi sinh: TT Nho Quan – Ninh Bình

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TT Nho Quan – Ninh Bình 

Địa chỉ thường trú: Tổ 100 – P. Hoàng Cầu – P. Ô Chợ Dừa - Đống Đa – Hà Nội

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 022.830.721

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Cử nhân TCKT

Quá trình công tác:

+ Từ năm 1991 đến nay công tác tại Tổng công ty Sông Đà
Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng BĐHAD Thuỷ điện Sơn La – Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Số cổ phần nắm giữ: 50.000

Số cổ phần của những người có liên quan: Không

* Thành viên thứ hai:

 Họ và tên: PHẠM VĂN HOẠT
Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 31/08/1966

Nơi sinh: Tân Phương – Ứng Hoà - Hà Tây

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tân Phương – Ứng Hoà - Hà Tây

Địa chỉ thường trú: P. Tân Thịnh – TX Hoà Bình – Tỉnh Hoà Bình

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 022.214.606

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Cử nhân TCKT

Quá trình công tác:

+ Từ 1984 - 1987 làm công nhân

+ Từ 1987 - 1998 nhân viên phòng TC lao động tiền lương

+ Từ 1998 -  2002 nhân viên kế toán Chi nhánh Công ty Sông Đà 7 tại Sơn La

+ Từ 2002 – 2005 trưởng ban TCKT Chi nhánh Sơn La

+ Từ 2005 đến nay trưởng ban TCKT Xí nghiệp Sông Đà 706.

Chức vụ hiện nay: Trưởng ban TCKT Xí nghiệp Sông Đà 706 – Thành viên ban kiểm soát 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Số cổ phần nắm giữ: 2.500

Số cổ phần của những người có liên quan: Không

* Thành viên thứ ba:

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC CANH
Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 17/02/1960

Nơi sinh: Khánh Thượng - Yên Mô - Ninh Bình

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Khánh Thượng - Yên Mô - Ninh Bình

Địa chỉ thường trú: P. Tân Thịnh – TX Hoà Bình – Tỉnh Hoà Bình

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 022.830.923

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng

Quá trình công tác: 

+ Từ 1980 đến Tháng 10/2007 công tác tại Công ty Cổ phần Sông Đà 7

+ Tháng 11/2007 Đến nay: Giám đốc Công ty cổ phần thuỷ điện Cao Nguyên – Sông Đà
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty cổ phần thuỷ điện Cao Nguyên – Sông Đà
Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Số cổ phần nắm giữ: 2.500

Số cổ phần của những người có liên quan: Không

3. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT; BAN KIỂM SOÁT.

* Hoạt động của Hội quản trị:

· Hội Đồng quản trị họp  mỗi quỹ một lần để kiểm tra tình hình thực hiện công việc của Ban giám đốc điều hành và xây dựng kế hoạch sản xuất ở quỹ tiếp theo giao Ban giám đốc triển khai thực hiện.
· Tổ chức xem xét phê duyệt các quy chế quản lý nội bộ, các dự án đầu tư, bộ máy tổ chức, nhân sự … tạo điều kiện để Ban giám đốc điều hành triển khai công việc.

*Hoạt động của Ban kiểm soát:

· Ban kiểm soát định kỳ 06 tháng họp một lần để kiểm tra việc thực hiện các công việc của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, các quy chế quản lý nội bộ.

* Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty.

· Hội đồng quản trị tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đề ra các chủ trương, kế hoạch, giải pháp giao cho Ban giám đốc tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện các nội dung trên.
· Yêu cầu Ban giám Đốc điều hành thường xuyên báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ để chỉ đạo cũng như đưa ra các điều chỉnh cần thiết cho phù hợp .

· Hội đồng quản trị cần phân công rõ ràng từng lĩnh vực phục trách cho các thành viên để nâng cao hơn hiệu của công tác quản lý.

D .Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã có chứng chỉ về đào tạo quản trị công ty.
E. Thông tin các giao dịch cổ phiếu, chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên:
· Ông Nguyễn Sỹ Cát chuyển nhượng 6.000 quyền mua đối với cổ đông hiện hữu cho người khác tương đương với 12.960 Cổ phiếu.

· Ông Nguyễn Khắc Tiến bán 2.000 Cổ phiếu ra thị trường.

G. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch, thành viên Ban kiểm soát:
· Chi phí hoạt động của Hội đồng của Hội đồng quản trị như: Chi phí hoạt động của văn phòng Hội đồng quản trị, chi phí tổ chức các phiên họp, công tác phí phục vụ cho công việc của Công ty được tính vào chi phí chung của công ty trên cơ sở hợp lý và có hoá đơn chứng từ hợp lệ theo nguyên tắc kế toán tài chính của Công ty.

· Mức thù lao áp dụng đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2007: 

+ Chủ tịch hội đồng quản trị (Hoạt động chuyên trách): 20.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên hội đồng quản trị (Hoạt động kiêm nhiệm): 3.000.000 đồng/tháng. 

+ Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
+Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng.

VIII.2. CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG:

 - Cổ đông trong nước: Có danh sách cổ đông kèm theo

 - Cổ đông nước ngoài: Có danh sách cổ đông kèm theo.








Sơn La, ngày 25 tháng 03 năm 2008
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